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Đánh giá sơ bộ sự ô nhiễm và xu hướng biến đổi  

của DDT trong đất tại Hà Nội 
 

ThS. Vũ Đức Toàn 
Khoa Môi trường - trường Đại học Thuỷ Lợi 

 
Tóm tắt: Một số chất hữu cơ ô nhiễm khó phân huỷ (DDT, DDE, DDD) được lựa chọn để phân 

tích trong các mẫu đất tại Hà Nội. Địa điểm lấy mẫu được lấy ngẫu nhiên và đại diện cho khu vực 
nghiên cứu. Kết quả thu được cho thấy, nồng độ của DDT tổng nằm trong khoảng từ nhỏ hơn giới 
hạn phát hiện (ND) đến 171,83 ng/g khối lượng khô. Phân tích về thành phần phần trăm của DDT 
và các sản phẩm biến đổi của DDT cho thấy, ít có nguồn ô nhiễm bổ sung vào đất trong thời gian 
gần đây. Nồng độ DDT tổng có xu hướng giảm trong thời gian từ năm 1992 đến năm 2006. 

Từ khoá: ¤ nhiễm, DDT, đất, xu hướng. 

 
I. Đặt vấn đề 

Trong số các chất gây ảnh hưởng đến môi 
trường, các chất hữu cơ ô nhiễm khó phân huỷ 

(POP) hiện đang nhận được sự quan tâm, 
nghiên cứu sâu rộng của cộng đồng khoa học 

trên toàn thế giới. Theo Tổ chức Y tế thế giới, 
các chất này có khả năng gây ung thư và hàng 

loạt ảnh hưởng xấu đến hệ thần kinh, hệ miễn 
dịch và hệ nội tiết của con người. Chúng có thể 

tích tụ trong nhiều thành phần của môi trường 
(đất, nước, không khí, thực vật) và phát tán ở 

khoảng cách xa so với nguồn thải. Để bảo vệ 
sức khoẻ con người và chất lượng môi trường, 

nhiều quốc gia trên thế giới đã tham gia công 
ước Stockholm, một công ước toàn cầu nhằm 

hạn chế và tiến tới loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng 
của POP.  

Việt Nam, cũng như nhiều nước khác, đang 
tồn tại các vấn đề về ô nhiễm bởi một số hóa 

chất bảo vệ thực vật thuộc nhóm POP, điển 
hình là Diclorodiphenyl tricloroetan (DDT). 

DDT đã từng được sử dụng ở Việt Nam với 
khối lượng lớn, chủ yếu dùng làm thuốc trừ sâu 

và thuốc diệt muỗi. Theo kết quả từ dự án điều 
tra của Trung tâm công nghệ xử lý môi trường, 

thuộc Bộ Tư lệnh Hoá học, kiểm kê ban đầu về 
tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng, quá 

hạn cần tiêu huỷ hiện nay trên phạm vi toàn 
quốc là khoảng 300 tấn, trong đó có khoảng 10 

tÊn DDT.  
Trong các tỉnh thành của Việt Nam, Hà Nội 

là trung tâm về các hoạt động công nghiệp và 

đô thị, đồng thời cũng tập trung nhiều vùng 
nông nghiệp ở năm huyện ngoại thành. Nghiên 

cứu tại Hà Nội của Vũ Đức Thảo và các cộng 
sự năm 1992, đã phát hiện có sự tồn dư ở hàm 

lượng đáng kể trong đất của DDT và các chất 
biến đổi từ DDT (DDE và DDD). DDE (1,1-

diclo-2,2-bis (4-clophenyl) eten) và DDD (1,1-
diclo-2,2-bis (4-clophenyl) etan) là các sản 

phẩm biến đổi có khả năng độc hơn và thường 
đi kèm với DDT trong các thành phần của môi 

trường. Bởi vậy, sinh vật sống thường bị nhiễm 
độc đồng thời các chất trên. Mỗi chất lại có 3 

đồng phân do vị trí khác nhau của nguyên tử Cl 
trong công thức cấu tạo, trong đó các đồng 

phân phổ biến nhất là p,p’-DDT, p,p’-DDE và 
p,p’-DDD. Bài báo này giới thiệu kết quả 

nghiên cứu của chúng tôi vào năm 2006 về các 
chất trên tại Hà Nội nhằm đánh giá tình hình « 

nhiễm tại thời điểm hiện tại, đồng thời so sánh 
với các nghiên cứu trong quá khứ, từ đó đánh 

giá xu hướng biển đổi của chúng theo thời gian. 
 

II. Phương pháp nghiên cứu 

a. Phương pháp lấy mẫu 

Các mẫu đất được lấy vào tháng 2 năm 
2006, gồm 60 mẫu tại các xã và thị trấn, thuộc 

5 huyện ngoại thành Sóc Sơn, Đông Anh, Gia 
Lâm, Từ Liêm, Thanh Trì và nội thành Hà Nội. 

Đây là các khu vực đại diện của Hà Nội. Các 
mẫu được lấy xung quanh những khu vực nông 
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nghiệp đồng thời được lấy ngẫu nhiên tại các 
khu vực có hoạt động đô thị và hoạt động công 

nghiệp nhằm có cái nhìn tổng quát về mức độ 
tồn lưu chất nghiên cứu. Các mẫu đất được lấy, 

bảo quản, vận chuyển và xử lý sơ bộ trong 
phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam 

(TCVN) gồm TCVN 4046 - 85 (phương pháp 
lấy mẫu đất trong khu vực nông nghiệp), 

TCVN 4047 - 85 (đất trồng trọt - phương pháp 
chuẩn bị đất để phân tích), TCVN 5297 – 1995 

(chất lượng đất - cách lấy mẫu - các yêu cầu 
chung), TCVN 6857 - 2001 (chất lượng đất - 

phương pháp đơn giản để mô tả đất) và tiêu 
chuẩn của Hiệp hội tiêu chuẩn quốc tế (ISO 

10381-5:2005: chất lượng đất – lấy mẫu – phần 
5. Hướng dẫn trình tự khảo sát sự ô nhiễm đất ở 

các khu đất đô thị và công nghiệp).  
Tại mỗi địa điểm, mẫu đất được lấy đều là 

mẫu trộn gồm năm mẫu thành phần, trong đó 
bốn mẫu được lấy tại bốn góc của một hình 

vuông (10 x 10 m2) và mẫu còn lại được lấy ở 
giao điểm của hai đường chéo. Độ sâu lấy mẫu 

là 5 cm đất bề mặt. Các mẫu đất được trộn đều, 
phơi khô ở nhiệt độ phòng rồi cho qua rây có 

cỡ lỗ 1 mm. Mẫu đất sau khi xử lý sơ bộ được 
bảo quản ở 4oC. Các mẫu được vận chuyển và 

phân tích tại phòng thí nghiệm của khoa Hoá, 
trường đại học Khoa học ứng dụng Basel, Thuỵ 

Sỹ vào đầu tháng 3 năm 2006.  
b. Phương pháp phân tích 

Chất nghiên cứu được phân tích theo phương 
pháp của Tanabe và các cộng sự thuộc Trường 

đại học Ehime, Nhật Bản. Phương pháp phân 
tích sử dụng đã được công bố và áp dụng trên 

nhiều công trình và tạp chí có uy tín quốc tế. 
Các hoá chất sử dụng đều thuộc loại tinh khiết 

phân tích và được mua từ công ty Fluka của 
Thuỵ Sỹ.  

Việc xác định hàm lượng chất nghiên cứu 
được thực hiện trên thiết bị sắc ký khí (ký hiệu 

Varian Star 3400Cx) kết nối khối phổ (ký hiệu 
Varian Saturn 2000) có trang bị bộ bơm mẫu tự 

động (ký hiệu Varian 8200Cx). Cột sắc ký mao 
quản sử dụng, ký hiệu SPB-5 (5% Phenyl/95% 

Dimethyl Polysiloxan), có chiều dài 30 m, 

đường kính trong 0,32 mm và chiều dầy lớp 
màng là 0,25 m. Chất chuẩn chứa các chất 

p,p’-DDT p,p’-DDE và p,p’-DDD với nồng độ 
200 ng/l được mua từ công ty Supelco của 

Đức.  
Hàm lượng của chất nghiên cứu trong đất 

được xác định theo phương pháp chuẩn ngoại, 
sử dụng diện tích pic sắc ký để tính toán. 

Đường chuẩn gồm sáu điểm với mỗi chất phân 
tích được xây dựng bằng cách sử dụng các 

dung dịch pha loãng từ dung dịch chuẩn và đều 
có hệ số tuyến tính lớn hơn 0,99. Hàm lượng 

DDT tổng là tổng hàm lượng của p,p’-DDE, 
p,p’-DDD và p,p’-DDT.  

Hiệu suất thu hồi được xác định bằng các 
mẫu thêm, chuẩn bị theo phương pháp đã công 

bố của Mehmet Emin Aydin và các cộng sự 
năm 2006. Chất chuẩn của p,p′-DDE, p,p′-DDD 

và p,p′-DDT, được đưa vào mẫu thêm để đạt 
hàm lượng 40 ng/g cho mỗi chất. Hiệu suất thu 

hồi của các chất trên từ việc phân tích mẫu 
thêm cho kết quả trong khoảng từ 80% đến 

98%. Giới hạn phát hiện của phương pháp là 
0,02 ng/g khối lượng khô với p,p′-DDT, p,p′-

DDD và p,p′-DDE. Một mẫu trắng được phân 
tích với mỗi loạt năm mẫu đất và đều không 

phát hiện thấy chất nghiên cứu. Các tính toán 
hàm lượng của chất nghiên cứu không qui đổi 

về hiệu suất thu hồi. Số mẫu lặp được phân tích 
bằng 10% số mẫu đất và độ lệch chuẩn của các 

mẫu lặp đều nhỏ hơn 15%. Các hàm lượng tính 
toán được tính trên khối lượng khô của mẫu 

đất. 
 

III. Kết quả nghiên cứu 

a. Mức độ tồn lưu của DDT trong đất tại 

Hà Nội 
Kết quả phân tích cho thấy, DDT và các chất 

chuyển hoá từ DDT tồn lưu tại Hà Nội ở phạm 
vi rộng và được phát hiện ở 47 mẫu trên tổng số 

60 mẫu. Tại khu vực nông nghiệp của Hà Nội, 
DDT tổng được tìm thấy ở hàm lượng cao. Hàm 

lượng DDT tổng nằm trong khoảng từ ND đến 
171,83 ng/g. Giá trị trung bình của DDT tổng 

của các mẫu nông nghiệp (89,86 ± độ lệch 



 14 

chuẩn của tập mẫu 47,17 ng/g) thấp hơn không 
nhiều so với giá trị tối đa cho phép của DDT 

trong đất theo tiêu chuẩn TCVN 5941 – 1995 
(nồng độ DDT < 100 ng/g). Tuy nhiên, vẫn có 

một số mẫu có DDT tổng vượt quá ngưỡng 
trên. Kết quả cho thấy trong 8 mẫu thuộc khu 

vực có hoạt động nông nghiệp của huyện Sóc 
Sơn, Từ Liêm và Thanh Trì, hàm lượng DDT 

tổng lần lượt là 161,84; 163,75; 102,25; 
106,26; 162,76; 168,27, 164,38 và 171,83 ng/g. 

DDT từng được sử dụng làm thuốc trừ sâu và 
diệt muỗi tại Việt Nam với khối lượng lớn 

trước khi bị cấm vào năm 1994. Do vậy, 
nguyên nhân chính của tồn dư DDT trong đất là 

kết quả của việc sử dụng chất này từ những 
thập kỷ trước. 

Tại các khu vực khác như khu công nghiệp, 
trung tâm của Hà Nội và các khu trung tâm của 

năm huyện ngoại thành, DDT tổng cũng được 
tìm thấy và nằm trong khoảng từ ND đến 67,82 

ng/g (giá trị trung bình 21,22 ± độ lệch chuẩn 
của tập mẫu 22,67 ng/g). Nguyên nhân tồn lưu 

có thể do việc dùng DDT đã từng được dùng 
làm thuốc diệt muỗi trong khu vực dân cư. 

Hiện tại, thông tin về mật độ DDT đã sử dụng 
tại khu vực nghiên cứu chưa công bố trong báo 

cáo nào. Trong thời gian từ 1957 đến 1994, đã 
có 24.024 tấn thương phẩm DDT đã được dùng 

ở Việt Nam với mục đích diệt muỗi. Rõ ràng, 
đây là một nguồn ô nhiễm với khối lượng lớn 

và có khả năng đã được sử dụng tại các khu vực 
trung tâm của Việt Nam như Hà Nội. 

So sánh với các vùng khác trên thế giới, hàm 
lượng DDT tổng trong các mẫu đất tại Hà Nội 

tương tự với hàm lượng DDT tổng trong các mẫu 
đất tại Thượng Hải (18 – 142 ng/g), nhỏ hơn tại 

Tasman, Niu Dilân (30 – 34.500 ng/g) hoặc tại 
Bắc Kinh (0,77 – 2.178 ng/g) và cao hơn so với 

Bang San Paulo, Brasil (0,12 – 11,01 ng/g). 
Bên cạnh việc tồn lưu trong đất, theo thời 

gian, DDT cũng đã xâm nhập vào cơ thể người 
và các thành phần môi trường khác tại Hà Nội. 

Theo kết quả phân tích năm 1997 của Đặng 
Đức Nhận và các cộng sự, hàm lượng DDT 

tổng trong trầm tích tại các kênh trong khu vực 

trung tâm và các vùng ngoại ô của Hà Nội, nằm 
trong khoảng từ 7 đến 80 ng/g. Đến năm 2000, 

nghiên cứu của Đặng Đức Nhận và các cộng sự 
tiếp tục xác định được tổng hàm lượng POP 

trung bình trong các mẫu bùn ở Hà Nội vào 
mùa mưa là 583 ng/g và giảm đi một nửa vào 

mùa khô. Trong đó, hàm lượng DDT chiếm tới 
62% tổng hàm lượng POP trung bình. Nguồn « 

nhiễm DDT được Đặng Đức Nhận và các cộng 
sự giải thích bắt nguồn từ các chất tẩy trùng 

đang sử dụng, thông qua việc hàm lượng DDT 
tổng phát hiện tại bệnh viện hoặc các khu vực 

dân cư trong nội thành Hà Nội là khá cao. Vào 
mùa mưa năm 2000, hàm lượng trung bình của 

DDT tổng của các mẫu bùn lấy từ kênh rạch 
gần khu bệnh viện Bạch Mai và Đại La có giá 

trị 1.300 ng/g. 
Nghiên cứu khác của Đặng Quang Hưng và 

cộng sự năm 1999 [52] đã tìm thấy DDT tổng 
tại nước bề mặt của một số hồ và kênh trong 

nội thành Hà Nội. Hàm lượng trung bình của 
DDT tổng tại các điểm nghiên cứu là 31,7 ± 

60,4 ng/l. Theo nghiên cứu của Nguyễn Hùng 
Minh và các cộng sự năm 2001, DDT tổng 

cũng phát hiện thấy trong mẫu sữa của 42 
người tại Hà Nội với giá trị hàm lượng trung 

bình là 2.100 ng/g. Các giá trị DDT đã công bố 
ở trên là cao và rất đáng lo ngại. Cùng với sự 

tồn lưu DDT tổng trong các mẫu đất đã phân 
tích, các số liệu trên đã nhấn mạnh sự tồn lưu ở 

phạm vi rộng của chất nghiên cứu tại Hà Nội. 
b. Sự biến đổi của DDT trong đất tại Hà Nội 

DDT từng được sử dụng tại Việt Nam từ 
năm 1949 đến năm 1994. Sau đó chất này bị 

cấm sử dụng do các tác động đến con người và 
môi trường. Thông qua việc đánh giá thành 

phần phần trăm của DDT, DDD và DDE trong 
các mẫu đất có thể đưa ra các kết luận về sự 

biến đổi của DDT, thời gian xâm nhập vào đất 
cũng như điều kiện phân huỷ của chất này. Từ 

số liệu phân tích thu được, phần trăm trung 
bình của DDT và các chất chuyển hoá từ DDT 

so với DDT tổng trong 60 mẫu đất tại Hà Nội 
giảm dần theo trật tự: p,p’-DDE (54,4%) > 

p,p’-DDD (25,5%) > p,p’-DDT (20,1%).  
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Hình 1. Phần trăm trung bình của DDT, DDE và 

DDD trong mẫu đất ở Hà Nội 

 
DDT có thể bị phân huỷ bởi vi sinh vật trong 

môi trường tạo thành DDD ở điều kiện yếm khí 
và tạo thành DDE ở điều kiện hiếu khí. Trong 

mùa khô ở miền Bắc Việt Nam, sự chuyển hoá ở 
điều kiện hiếu khí được thúc đẩy dẫn đến DDE 

được tạo thành nhiều hơn DDD, làm phần trăm 
trung bình của DDE lớn hơn. Một lý do khác 

xuất phát từ việc các mẫu được lấy đến độ sâu 
5cm bề mặt. Tại độ sâu này, hoạt động của vi 

sinh vật chủ yếu là từ vi sinh vật hiếu khí. 
Nghiên cứu của Ramesh và các cộng sự tại vùng 

khí hậu nhiệt đới của ấn Độ cũng có kết quả 
tương tự.  

Trong các thương phẩm của DDT không có 
DDE. Mặt khác, phần trăm của p,p’-DDT nằm 

trong khoảng từ 65 đến 80% và phần trăm của 
p,p’-DDD lớn nhất là 4%, tuỳ theo nơi sản xuất 

DDT. Vì vậy, việc phần trăm trung bình của 
DDE và DDD lớn hơn so với DDT trong các 

mẫu đất đã phản ánh sự phân huỷ đáng kể của 
DDT theo thời gian.   

Theo nghiên cứu của Jiang và các cộng sự, 
khi tỷ số hàm lượng (p,p’-DDE + p,p’-

DDD)/DDT tổng tại địa điểm nghiên cứu lớn 
hơn 0,5 thì sự biến đổi của DDT dưới tác động 

của môi trường đã diễn ra đáng kể và ít có 
nguồn thải mới của DDT tại thời điểm khảo sát. 

Tỷ số hàm lượng (p,p’-DDE + p,p’-DDD)/DDT 

tổng của các mẫu đất tại Hà Nội nằm trong 
khoảng từ 0,75 đến 0,99 (trung bình 0,79). Do 

đó, có thể kết luận là ít có nguồn thải mới của 
DDT tại khu vực nghiên cứu. Nếu có nguồn 

DDT nhập lậu và được sử dụng tại Hà Nội thì 
cũng sẽ là không đáng kể và không ảnh hưởng 

lớn đến tồn dư của chất này trong đất. 
c. Xu hướng biến đổi lượng tồn dư của DDT 

trong đất tại Hà Nội 
So sánh với kết quả về tồn dư DDT từ các 

nghiên cứu trong quá khứ, xu hướng biến đổi 
của các chất trên theo thời gian có thể được 

đánh giá. Theo nghiên cứu của Vũ Đức Thảo và 
các cộng sự, hàm lượng DDT trong đất tại Hà 

Nội các năm 1992 (4 mẫu đất), năm 1995 (8 
mẫu đất), năm 1998 (8 mẫu đất) và năm 2001 (8 

mẫu đất) lần lượt nằm trong khoảng từ 59,7 đến 
970,6 ng/g (trung bình 268,27 ng/g), từ 159,7 

đến 940,5 ng/g (trung bình 182,56 ng/g), từ 49,7 
đến 870,5 ng/g (trung bình 120,36 ng/g) và từ 

51,7 đến 850,5 ng/g (trung bình 103,23 ng/g). 
Theo nghiên cứu của chúng tôi năm 2006 (60 

mẫu đất), DDT tổng nằm trong khoảng từ ND 
đến 171,83 ng/g (trung bình 56,68 ng/g). Rõ 

ràng, tồn dư của DDT tổng trong đất tại Hà Nội 
có xu hướng giảm theo thời gian từ năm 1992 

đến năm 2006. Việc giảm hàm lượng của DDT 
trong đất là phù hợp với kết luận ít có nguồn thải 

bổ sung trong thời gian gần đây, thu được từ 
việc đánh giá thành phần phần trăm của DDT và 

các chất biến đổi (DDE và DDD) ở trên.    
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Kết luận 
Kết quả phân tích mẫu năm 2006 của chúng 

tôi đã cho thấy có sự tồn lưu ở phạm vi rộng của 
DDT và các chất biến đổi từ DDT (DDE và 

DDD) trong đất tại Hà Nội. Bên cạnh đó, kết 
quả xác định tỷ lệ các chất trên trong các mẫu 

đất biểu thị sự phân hủy của DDT đã diễn ra từ 
lâu và hàm lượng của DDT trong đất có xu 

hướng giảm trong khoảng thời gian từ năm 1992 
đến năm 2006. 

Như vậy, sự biến đổi của DDT trong đất tại 
Hà Nội đang diễn ra theo chiều hướng có lợi cho 

môi trường. Tuy nhiên, tồn dư của DDT trong 
đất vẫn ở mức độ đáng kể và việc tìm thấy chất 

nghiên cứu trong phần lớn các mẫu đất là rất 
đáng chú ý. Theo ý kiến của chúng tôi, nên có 

các phân tích xác định tồn dư của chúng trong 
các năm tiếp theo, đồng thời tiếp tục thực hiện 

các biện pháp quản lý nhằm ngăn ngừa các 
nguồn ô nhiễm DDT bổ sung vào môi trường.   
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Abstract 
Contamination and temporal trend by DDT residue  

in surface soils in Ha Noi 
               

Selected persistent organic pollutants residues (DDT, DDE, DDD) were analysed in the surface 
soils of Ha Noi, Viet Nam. The sampling locations were chosen at random with an attempt to get 

them evenly distributed over selected region. Results show that ΣDDT concentrations ranged from 
not detected (ND) to 171,83 ng/g. Investigation of the ratio of DDT and its metabolites in the soil 

samples indicates that there is little recent input of DDT in the study area. The decreasing trends of 
ΣDDT levels during the period from 1992 to 2006 are observed.    

Keywords: Contamination, DDT, soil, temporal trend. 
 


